  Sở GD ( Đt  Quảng Bình
Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11 THPT năm học 2010 - 2011     

          Môn thi: hoá học 



Khoá ngày 30 tháng 3 năm 2011
 đề thi chính thức     Số BD:  ................  Thời gian làm bài: 180 phút  (không kể thời gian giao đề)

   Bài 1: (2,0 điểm)

1. Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi:

      a. Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl 1M và đun nóng nhẹ.
      b. Cho dung dịch K2HPO3vào dung dịch NaOH.

      c. Cho từ từ dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH cho đến dư và lắc kĩ.

2. Không dùng thêm hoá chất nào khác, nêu phương pháp hoá học phân biệt các lọ đựng các dung dịch sau bị mất nhãn: HCl, NaOH, Phenolphtalein, NaCl. Viết phương trình. 

Bài 2: (2,25 điểm)

1. Dung dịch A chứa CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH  =1,75.10-5
      a. Tính α của axit và pH của dung dịch A.

      b. Hoà tan 4,1(g) CH3COONa vào 500 ml dung dịch A, tính pH của dung dịch thu được. 

2. Dung dịch A gồm các chất tan AlCl3, FeCl2 và CuCl2 (CM mỗi chất 0,1M). 

      a. Dung dịch A có pH < 7, = 7 hay > 7? Giải thích ngắn gọn bằng phương trình hoá học ?

      b. Cho H2S lội chậm qua dung dịch A cho đến bão hoà thì thu được kết tủa và dung dịch B. Hãy cho biết thành phần các chất trong kết tủa và trong dung dịch B.

      c. Thêm dần NH3 vào dung dịch B cho đến dư. Có hiện tượng gì xảy ra? Viết các phương trình phản ứng ion để giải thích.

Bài 3: (1,5 điểm)

Hoà tan hoàn toàn 18,2 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Al và Cu trong 100ml dung dịch Y chứa H2SO4 CM và HNO3 2M đun nóng tạo ra dung dịch Z và 8,96 lít (®ktc) hỗn hợp T gồm NO và khí D không màu. Hỗn hợp T có tỷ khối so với hidro = 23,5. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X và khối lượng mỗi muối trong dung dịch Z. 
Bài 4: (2,75 điểm)

1. a. Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học, viết công thức lập thể của những đồng phân đó và gọi tên theo danh pháp thay thế:

 CH3CH=C=CHCH3 ;  CH3CH=CHCH=CHCH3 ; CH3CH= C = C= CHCH3 ; 

    b. So sánh nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của cặp chất sau: o-Xilen và p-Xilen. Giải thích ngắn gọn.
2. Xác định công thức cấu tạo các chất A, B, C, gọi tên A, C theo danh pháp thay thế. Biết rằng trong A có mC: mH là 21:2 ; tỉ khối hơi của A so với CH4 < 6 và MB – MA = 214
            a.  CxHy (A)   + (Ag(NH3)2((OH) dư   
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 C  (tỉ lệ 1: 4 tạo sản phẩm chính duy nhất)

 c.  C   +   Br2       
[image: image3.wmf]¾

®

¾

as

2 sản phẩm thế mono
Bài 5: (1,5 điểm)

Cho mét Hi®rocacbon A tác dụng với H2 dư (có xúc tác và nhiệt độ thích hợp) thì thu được sản phẩm B có công thức phân tử C9H16. Cho A tác dụng với KMnO4 trong H2SO4 loãng thì thu được axit phtalic. Đốt cháy hoàn toàn 29 (g) chất A, sau đó cho toàn bộ sản phẩm vào dung dịch nước vôi trong dư. Sau thí nghiệm thấy khối lượng dung dịch giảm 108 gam.
          a. Xác định công thức cấu tạo của A và B. 

          b. Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi cho B tác dụng với Cl2 (tỷ lệ mol 1:1, askt), A tác dụng với dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường.

............................ Hết ................................
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                                        Hướng dẫn chấm
Bài 1: (2,0 điểm)

1. (1,0 điểm): Viết các phương trình phản ứng xảy ra, nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi : 
a.  9Fe(NO3)2  +  12HCl ( 5Fe(NO3)3  +  4FeCl3  +  3NO(  +  6H2O       

     2NO   +   O2  (  2NO2                        
Có khí không màu bay ra, hoá nâu trong không khí  ……………...……………………….0,25 đ          
b. không xảy ra phản ứng …………………………………………………...……………...0,25 đ
c. AlCl3       +  3NaOH             ( Al(OH)3(    + 3NaCl
    Al(OH)3  +    NaOH             ( Na(Al(OH)4(  ………………….……………………….0,25 đ
    AlCl3       +  3Na(Al(OH)4(  (  4Al(OH)3    +  3NaCl    

Ban đầu xuất hiện kết tủa, sau đó tan ngay, một lúc sau xuất hiện kết tủa keo trắng bền …0,25 đ        

2. (1,0 điểm): 

Lần lượt lấy một lọ cho vào các lọ còn lại ( tách làm 2 cặp
Cặp gồm 2 lọ khi trộn với nhau có màu hồng là NaOH và PP

Cặp còn lại là NaCl và HCl ……..………………………………………………………….0,25 đ
Lần lượt lấy 1 trong hai lọ NaCl và HCl cho vào dung dịch có màu hồng, lọ nào khi cho vào làm mất màu hồng là HCl. Lọ còn lại trong nhóm đó là NaCl.

NaOH  +  HCl (  NaCl  +  H2O …………………………………………………………   0,25 đ
Tiếp tục cho 1 trong hai lọ PP và NaOH vào dung dịch vừa mất màu hồng thu được ở trên, lọ nào khi cho vào xuất hiện màu hồng trở lại thì đó là NaOH, lọ còn lại là PP. ………    …   0,5 đ
Bài 2: (2,25 điểm)

1. (1,0 đ)
a. Ta có công thức ( ( 
[image: image4.wmf]tan
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Với kết quả trên việc sử dụng công thức gần đúng là chấp nhận được  ……………………0,25 đ
Vậy (H+( = (.Ctan = 1,32.10-2.0,1 = 1,32.10-3M ( pH ( 2,88 ……………………………..0,25 đ
b. Ta có CM của CH3COONa = 
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  Ta có PT: Ka = 
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(học sinh có thể dùng CT tính pH của dung dịch đệm để suy ra vẫn cho điểm tối đa) .……0,25 đ
2. (1,25 đ)
a. Dung dịch A có pH < 7             ………………………………………………………….0,25 đ
Do có các phương trình thuỷ phân 

Al3+  +  H2O ⇄ Al(OH)2+  +  H+
Fe2+  +  H2O ⇄ Fe(OH)+   +  H+

Cu2+  +  H2O ⇄ Cu(OH)+  +  H+ ………………………….. ………………………..0,25 đ
b. Kết tủa là CuS, dung dịch B gồm AlCl3, FeCl2, HCl, H2S ……………………………   0,25 đ
c. Xuất hiện kết tủa keo trắng và kết tủa đen

NH3 + H+ ( NH
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Al3+ + 3 NH3 + 3H2O ( Al(OH)3 ( + 3 NH
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H2S + 2NH3 ( 2NH
[image: image11.wmf]4
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Fe2+ + S2(  ( FeS (     ..........................................................................................................0,25 đ
Bài 3: (1,5 điểm)
MT =23,5 . 2 = 47 ( MNO = 30 < 47 < MD  ( D lµ SO2 = 64 ……………………………..0,25 đ 
            Suy ra số mol NO = 0,2 mol và SO2 = 0,2 mol        ………………………………...0,25 đ
Ta cú các quá trình sau:

   Al – 3e ( Al3+.  Với số mol Al = x và số mol Cu = y

   Cu – 2e ( Cu2+. 

   NO3- + 4H+ + 3e ( NO + 2H2O 

   SO42- + 4H+ + 2e ( SO2 + 2H2O      ……………………………………………………...0,25 đ 
Tổng số mol e nhường = 3x + 2y = Tổng số mol e thu = 0,6 + 0,4 = 1
Vậy ta có hệ phương trình:       27x + 64y = 18,2

                                                  3x + 2y   =  1  ( giải pt cho x = y = 0,2   ………………...0,25 đ
Vậy khối lượng các kim loại trong hỗn hợp đầu là: mCu = 12,8 g ;  mAl = 5,4 g     ………...0,25 đ
Vì NO3- phản ứng =  NO3- trong Y nên dung dịch Z không có NO3- và chỉ có Al3+, Cu2+, SO42-. Lượng Al2(SO4)3 = 
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. 342 = 34,2 gam, lượng CuSO4 = 0,2 . 160 = 32 gam   …………... 0,25 đ
Bài 4: (2,75 điểm)

1. a. (0,75 đ):

Các chất có đ/p hình học là: CH3CH=CHCH=CHCH3 ; CH3CH= C = C= CHCH3  ……….0,25 đ
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             cis-hecxa-2,3,4-trien                          trans-hecxa-2,3,4-trien       ………………   .0,25 đ
b. (0,75 đ):

Nhiệt độ nóng chảy: p > o ; Nhiệt độ sôi  : p < o ………………………… ……………….0,25 đ
Giải thích: 

Phân tử p-Xilen có cấu trúc đối xứng hơn nên cấu trúc tinh thể đặc khít hơn, l kết chặt chẽ hơn

Nên nhiệt độ nóng chảy cao hơn. …………………………… …………………………….0,25 đ
Phân tử p-Xilen có momen lưỡng cực = 0, o-Xilen có momen lưỡng cực lớn hơn nên ở trạng thái lỏng lực liên kết giữa các phân tử lớn hơn. Nên nhiệt độ sôi o-Xilen cao hơn. ……….0,25 đ
2. (1,25 điểm)

Ta có 
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 ( x : y = 7 : 8 ( CT đơn giản của A là: C7H8 ( CTPT của A là C7nH8n.

Vì D của A so với CH4 < 6 ( MA < 96 ( 84n + 8n < 96. 

Vì n nguyên, > 0 ( n = 1 ( CTPT của A là C7H8 ……………… ………………………..0,25 đ

Vì MA – MB = 214 ( B lµ sản phẩm thế 2 nguyên tử Ag

Vậy A phải có dạng: (CH(C)2C3H6  ……………… ……………………………………….0,25 đ

Vì   A  +  4HCl  ( C vµ  C + Br2
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2 sản phẩm thế mono nên A phải có cấu tạo đối xứng và C chỉ có 2 vị trí thế Br.

Vậy CTCT của A, B, C là:

                       CH3
  A:  CH( C – C – C (CH         3,3-đimetylpent-1,3-điin     ……………………………….0,25 đ

                       CH3
  B:  AgC (C – C(CH3)2 – C ( CAg    …………… ………………………………………..0,25 đ

  C:  CH3CCl2-C(CH3)2-CCl2-CH3          2,2,4,4-tetraclo-3,3- ®imetylpentan .......... ...............0,25 đ

Bài 5: (1,5 đ)

a. Vì phân tử B có 9 nguyên tử C nên A có dạng C9Hn. Ta có PT p/ư cháy


CO2       +     Ca(OH)2   (    CaCO3   +       H2O 


C9Hn      +      
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H2O    ………… …………………….0,25 đ

1 mol                                       9 mol            n/2 mol


x mol                                       9x mol          nx/2 mol

Áp dụng định BTKL ta có PT:  44.9x  +  9nx = 9x.100 - 108 (*)






(108 + n).x    =  29                 (**)
Giải hệ ta có x = 0,25;  n = 8 ( Vậy CTPT của A là C9H8   ………………………………0,25 đ
Vì khi oxi hoá A được axit phtalic nên A phải có vòng thơm

Vì B có k = 2 ( trong A và B phải có 2 vòng, có số C mỗi vòng ( 5, trong đó có 1 vòng 6 cạnh

Vậy CTCT của A và của B là


[image: image22.wmf]    (A)   (0,25 đ)            ;                
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b.      
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c. 
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0.25 đ
Lưu ý: 
· Thí sinh có thể giải nhiều cách, nếu đúng vẫn được điểm  tối đa.

· Các PT phản ứng học sinh có thể biểu diễn bằng PT ion hay PT phân tử đều được.
……………………………… hết ………………………………
askt
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